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- Các chỉ tiêu về quan hệ sản xuất: số 

lượng HTXNN mới thành lập, số lượng 

HTXNN đã chuyển đổi, số lượng HTX lâm 

nghiệp, số lượng HTX thuỷ sản,v.v...; phản 

ảnh dịch vụ do HTXNN đảm nhiệm trên 

địa bàn xã, tỷ lệ số xã có HTXNN làm dịch 

vụ; phản ảnh mức độ hoạt động dịch vụ 

của các HTXNN, phân tổ, tính từng khâu 

dịch vụ do HTXNN đảm nhiệm trên địa 

bàn xã (giống cây trồng, làm đất, thuỷ lợi, 

tiêu thụ sản phẩm, v.v..) 

- Các chỉ tiêu  về làng nghề: Số làng 

nghề truyền thống, số làng nghề có từ 

năm 1986, số hộ tham gia các làng nghề, 

số lao động tham gia các làng nghề, tỷ lệ 

số xã có làng nghề, tỷ lệ số xã có làng 

nghề truyền thống, tỷ lệ số làng nghề 

truyền thống so với tổng số làng nghề, tỷ 

lệ số hộ tham gia các làng nghề so với 

tổng số hộ. Các chỉ tiêu này nhằm đánh 

giá sự phát triển của các làng nghề về các 

ngành nghề, mặt hàng sản xuất, về việc 

thu hút lực lượng lao động của các làng nghề 

- Các chỉ tiêu về đội ngũ cán bộ chủ 

chốt xã: Cơ cấu giớ tính (nam, nữ), cơ cấu 

độ tuổi (dưới 30 tuổi, 30 đến 40 tuổi, 40 

đến 50 tuổi, trên 50 tuổi), cơ cấu trình độ 

văn hoá (tiểu học, trung học cơ sở, trung 

học phổ thông), cơ cấu trình độ chuyên 

môn (không có trình độ chuyên môn, công 

nhân kỹ thuật sơ cấp, trung cấp cao đẳng, 

đại học trở lên) của đội ngũ cán bộ chủ 

chốt xã, và từng loại cán bộ chủ chốt xã 

(bí thư đảng uỷ xã, chủ tịch UBND 

xã,v.v...), nhằm đánh giá đội ngũ cán bộ 

chủ chốt xã nói chung và từng loại cán bộ 

chủ chốt về tuổi đời, về trình độ văn hoá, 

trình độ chuyên môn để có kế hoạch, biện 

pháp pháp thiết thực, đúng đắn xây dựng 

đội ngũ cán bộ chủ chốt xã tốt hơn 

Các chỉ tiêu được tính toán phân tích 

chung cho các xã và riêng cho từng loại 

xã (xã thuộc miền núi cao, xã hải đảo, xã 

vùng sâu vùng xa, xã thuộc diện xã 

nghèo, xã đặc biệt khó khăn) nhằm phản 

ảnh cụ thể tình hình cơ bản cơ sở hạ tầng, 

việc thực hiện các chương trình nông thôn 

ở từng loại xã để có kế hoạch biện pháp 

thiết thực đẩy nhanh việc công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá nông thôn. 

Về một phương pháp kiểm định hiện tượng phương sai  

của sai số thay đổi trong các mô hình hồi qui 

                                                                                        TS. Nguyễn Cao Văn 

                                                                                        ĐH Kinh tế Quốc dân 

1. Đặt vấn đề 

Phương pháp bình phương nhỏ nhất 

để ước lượng các hệ số của mô hình hồi 

qui luôn đòi hỏi phải thỏa mãn hàng loạt 

giả thiết, trong đó có giả thiết là phương 

sai của các sai số ngẫu nhiên là đồng đều 

(homoscedasticity) để đảm bảo thu được 

các ước lượng có các tính chất tốt nhất. 

Tuy nhiên trong thực tế nhiều giả thiết 

thường xuyên bị vi phạm làm ảnh hưởng 

đến chất lượng của các ước lượng, trong 

đó có hiện tượng phương sai của sai số 

ngẫu nhiên thay đổi. Nhiều tác giả đã đề 

xuất các phương pháp khác nhau để phát 

hiện sự tồn tại của hiện tượng này trong 

các mô hình hôì qui nhằm đưa ra các biện 

pháp khắc phục song chưa có phương 

pháp nào thực sự hoàn thiện để phát hiện 

ra hiện tượng đó. Hậu quả là khi sử dụng 

các phương pháp khác nhau lại cho các 
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kết luận mâu thuẫn nhau. Phần lớn các 

kiểm định thông dụng như kiểm định 

PARK, GLEJSER, SPEARMAN, 

GOLDFELD - QUAND, BREUSCH - 

PAGAN, WHITE... đều gặp tình huống 

như vậy, nhất là khi áp dụng chúng cho 

các mô hình hồi qui bội. Vì vậy giải pháp 

thực tế cho vấn đề này là tiến hành càng 

nhiều kiểm định càng tốt và nếu phần lớn 

các kiểm định đó cho cùng một kết luận 

như nhau thì kết luận đó mới có thể xem là 

đáng tin cậy. Chính vì lý do đó mà chúng 

tôi đề xuất thêm một phương pháp nữa để 

kiểm định hiện tượng này trong các mô 

hình hồi qui. 

2. Mô tả phương pháp 

Xét mô hình hồi qui bội k biến sau: 

Yi = 1 + 2X2i + ... + ki + Ui    (1) 

và cần kiểm định cặp giả 

thuyết: 

H0: Phương sai của các 

sai số ngẫu nhiên Ui là đồng 

đều 

H1: Phương sai của các sai số ngẫu 

nhiên Ui thay đổi. 

Đối với các sai số ngẫu nhiên Ui chỉ 

cần thỏa mãn hai giả thiết sau: 

+ Các sai số ngẫu nhiên Ui cùng 

phân phối chuẩn 

+ Các sai số ngẫu nhiên Ui không 

tương quan với nhau. 

Lúc đó trên cơ sở một mẫu điều tra, 

thủ tục kiểm định được tiến hành theo các 

bước sau: 

Trường hợp 1:  Nếu có thể chia mẫu 

ra thành k nhóm ( k  2 ) bằng nhau, 

mỗi nhóm phải có ít nhất hai quan sát  

(n1 = n2 = ... = nk = n ). 

Bước1: Dùng phương pháp bình 

phương nhỏ nhất OLS hồi quy mô hình (1) 

lần lượt với mỗi nhóm n quan sát và thu 

được các tổng bình phương các phần dư 

RSS1 RSS2 ... RSSk tương ứng của mỗi 

nhóm. 

Bước 2: Chọn tiêu chuẩn kiểm định 

giả thuyết là thống kê sau: 

k21

MAX

RSSRSSRSS
RSS

G



...

 

Cochran đã chứng minh được rằng 

(xem 1) phân phối xác suất của thống kê 

G chỉ phụ thuộc vào số bậc tự do (n-1) và 

số lượng nhóm k và tuân theo qui luật 

phân bố Cochran. Lúc đó miền bác bỏ giả 

thuyết ở mức ý nghĩa  được xác định 

bằng biểu thức: 

Các giá trị tới hạn của thống kê G 

được tìm trong bảng phân phối COCHRAN. 

Trường hợp 2. Nếu không thể chia các 

quan sát của mẫu thành các nhóm có số 

quan sát như nhau (chẳng hạn do đặc 

điểm của mỗi giai đoạn quan sát). Giả sử 

số quan sát của các nhóm tương ứng là 

n1, n2 , ... , nk. 

Lúc đó trước tiên cũng dùng OLS hồi 

quy mô hình (1) riêng cho từng nhóm quan 

sát và nếu ký hiệu RSS là trung bình số 

học của các tổng bình phương các phần dư: 
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trong đó h =  hi với hi = ni - 1 tức là số 

bậc tự do của RSSi thì tiêu chuẩn kiểm 

định là thống kê sau: 

C
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trong đó  V = 2,303 ( h.lgRSS -  hilgRSSi) 
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Bartlett [xem (2) (3)] đã chứng minh 

rằng nếu giả thuyết H0 là đúng thì thống 

kê B phân phối xấp xỉ khi bình phương với 

k - 1 bậc tự do nếu mọi ni  3. 

Do đó miền bác bỏ giả thuyết ở mức 

ý nghĩa  có dạng: 
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3. Thí dụ áp dụng và so sánh với các phương 

pháp kiểm định khác. 

Sử dụng số liệu thống kê của Đài 

Loan từ 1958 đến 1985 theo hai chỉ tiêu là 

tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài FDI 

và tổng sản phẩm quốc nội GDP ta hồi 

quy mô hình sau: 

FDIt  =  1 + 2GDPt + Ut     (2) 

Sử dụng trường hợp 1, giả sử chia 

các quan sát của mẫu thành 4 nhóm, mỗi 

nhóm có n=8 quan sát và dùng OLS hồi 

quy mô hình (2) cho từng nhóm ta thu 

được kết quả sau: 

RSS1 = 78,393    RSS2 = 613,3936    

RSS3 = 2787,4    RSS4 = 12127,6 

Từ đó giá trị quan sát của G = 0,777 

Theo bảng giá trị tới hạn COCHRAN 

thì  G0,05
(7,4) = 0,6129 

Vậy Gqs thuộc miền bác bỏ, do đó 

bác bỏ H0 và thừa nhận phương sai 

của sai số ngẫu nhiên trong mô hình 

(2) là thay đổi. 

Nếu sử dụng trường hợp 2, giả 

sử chia các quan sát của mẫu thành 

3 nhóm với số quan sát tương ứng là 

n1 = 10,  n2 = 10 và n3 = 8 ta tìm được 

RSS1 = 293,5072   RSS2 = 2733,1 và 

RSS3 = 12876,4 

Từ  đó  RSS =  5309,49088 và  

V  =  27,665    C =  1 ,0542  

Như  vậy g iá  t r ị  quan sát  của 

B = 26,243 

Mà giá trị tới hạn  2
0,05

(3)= 7,815 

Vậy Bqs cũng thuộc miền bác bỏ do 

đó cũng thu được kết luận giống như 

trường hợp trên là phương sai của sai số 

trong mô hình (2) là thay đổi. 

Cùng với tệp số liệu trên, các kiểm 

định thông dụng khác về hiện tượng 

phương sai của sai số thay đổi đối với mô 

hình (2) cho kết quả như sau: 

+ Kiểm định PARK cho hàm hồi quy 

mẫu sau : 

LnE2 = -4,0404 + 0,92295 Ln GDP 

và  Tqs= 3,051 (P-value = 0,005) 

+ Kiểm định GLEJSER cho hàm hồi 

quy mẫu sau: 

 E  = 24,484 - 26944,6/GDP 

vµ Tqs  = -2,5102 (P-value = 0,019) 

+ Kiểm định SPEARMAN  cho  

Rs = 0,58128  và Tqs = 3,6426 

mà T0,05
(26) = 1,706 

+ Kiểm định GOLDFELD - QUAND cho 

RSS1 = 239,5072      RSS2 = 13123,6 

 Từ đó Fqs = 54,794  mà F0,05
(8,8) = 3,44 

+ Kiểm định WHITE cho hàm hồi quy 

mẫu sau: 

E2 = 351,8679 - 0,039483GDP + 0,01168GDP2 
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và R2 = 0,55106  từ đó  2 = 15,42968 

mà  0,05
2(3) = 7,815 

+ Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc 
với mô hình 

E2 = 1 + 2FDIMU2 + U 

cho 2(1) = 14,3819 ( P-value = 0) 

vµ   F(1,26) = 27,4582 ( P-value = 0) 

Như vậy so sánh kết quả kiểm định 

của phương pháp do chúng tôi đề nghị với 

kết quả của một số phương pháp thông 

dụng khác thì các kết luận thu được là 

tương tự. Tất nhiên với các mô hình khác, 

khi hiện tượng phương sai của sai số thay 

đổi không thật sự hiển nhiên thì có thể xảy 

ra tình huống là các kết luận của các 

phương pháp khác nhau sẽ là khác nhau.      
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Giới thiệu kinh nghiệm cải cách  

công tác thống kê của trung quốc 

Công tác thống kê Nước Cộng hoà 

Nhân dân Trung Hoa bắt đầu được tổ 

chức và thành lập tháng 10 năm 1949. Tổ 

chức ban đầu là Vụ Thống kê trong Uỷ 

ban Kinh tế Tài chính. Tháng 8 năm 1952 

thành lập Cục Thống kê Quốc gia. Sau 

đó, các cơ quan thống kê địa phương, bộ 

ngành, đơn vị sự nghiệp, xí nghiệp và các 

chế độ thống kê trên phạm vi toàn quốc 

cũng được bắt đầu được xây dựng và ban 

hành. Nhưng, trong thời kỳ “Cách mạng 

đại văn hoá” vào thập kỷ 60, phần lớn cơ 

quan thống kê bị sáp nhập, công tác 

thống kê của nhiều đơn vị bị đình trệ, công 

tác thống kê của cả nước bị phá hoại một 

cách nghiêm trọng. 

Từ năm 1978, Trung Quốc thực hiện 

chính sách cải cách mở cửa, công tác 

thống kê được phục hồi nhanh chóng, 

từng bước đi vào quỹ đạo pháp chế, tiến 

vào thời kỳ mới của cải cách và phát triển.       

I. Tình hình cải cách công tác thống kê 

Trung Quốc 

Từ thập kỷ 80, đặc biệt thập kỷ 90 trở 

lại đây, cùng với việc không ngừng cải 

cách cơ chế quản lý kinh tế theo chiều 

sâu, việc mở cửa ra nước ngoài không 

ngừng mở rộng, hệ thống thống kê được 

tiến hành cải cách sâu sắc, trên một số 

mặt đã có thay đổi quan trọng. 

1.1. Về dịch vụ thống kê, công tác 

thống kê bị đóng cửa một thời gian dài và 

từng bước phục vụ cho xã hội và hoà nhập 

quốc tế 

Trước khi cải cách mở cửa, công tác 

thống kê của Trung Quốc chủ yếu là cung 

cấp số liệu thống kê theo nhu cầu quyết 

sách cho lãnh đạo Đảng, Chính phủ các 

cấp và bộ ngành liên quan. Sau cải cách 

mở cửa, Trung Quốc đã điều chỉnh 

phương hướng phục vụ của thống kê, 

cùng với việc tiếp tục cung cấp thông 

tin thống kê và kiến nghị tư vấn cho 

lãnh đạo Đảng và Chính phủ, đã cố 

gắng phục vụ cho công chúng xã hội, 


